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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM 
TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 

 
Lê Thị Minh Hương, Lê Thanh Hải 

Bệnh viện Nhi Trung ương 

TÓM TẮT 
Hen phế quản là bệnh thường gặp trong thực hành 

nhi khoa và có xu thế ngày càng tăng khiến trẻ phải 
nhập viện. Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm 
dịch tễ học bệnh nhân điều trị hen phế quản tại Bệnh 
viện Nhi Trung ương. Đối tượng: Tất cả các bệnh 
nhân hen phế quản điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi 
Trung ương trong năm 2012. Phương pháp: Mô tả cắt 
ngang có phân tích, đánh giá mức độ nặng của bệnh 
hen theo hướng dẫn của GINA. Kết quả: Tỷ lệ nam là 
63,08%, lứa tuổi từ 2-5 tuổi chiếm 69,68 %, từ 5-15 
tuổi 28,61%, từ 15-18 tuổi 1,71%. Bệnh nhân sống ở 
các tỉnh chiếm 51,34%, sống tại Hà Nội là 48,66%. 
Môi trường sống: trẻ có phơi nhiễm với bếp than 
chiếm 25,92%, phơi nhiễm với lông chó, lông mèo 
52,32%, phơi nhiễm với khói thuốc lá, khói thuốc lào 
70,66%. Mức độ nặng của cơn hen: hen nặng chiếm 
18,34%; nặng trung bình 63,32%, mức độ nhẹ 
18,34%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa 
tình trạng bệnh với các yếu tố giới tính, độ tuổi, khu 
vực sinh sống, phơi nhiễm với bếp than, lông chó, 
mèo và khói thuốc lá. 

Từ khóa: Hen phế quản, trẻ em. 

summary 
Asthma is common desease in pediatric practice 

which have increasing trend that make the child be 
hospitalized. Aims: research some epidemiologic 
features of patients who were treated asthma in 
National hospital of Pediatrics (NHP). Subjects: all 
asthma inpatients in NHP in 2012. Method: cross-
sectional description and analysis, assess the 
severity of asthma according to the GINA guidelines. 
Result: The rate of 63.08% men, ages 2-5 years old 
accounted for 69.68%, aged 5-15 years old 28.61%, 
ages 15-18 years old 1,71%... Patients living in the 
province accounted for 51.34%, live in Hanoi was 
48.66%. Habitat:children exposed to charcoal 
accounted for 25.92%, exposure to dog, cat fur 
52.32%, exposure to tobacco and occupational 
smoke 70.66%. The severity of asthma attack: 
18.34% severe; 63.32% moderate; 18.34% mild. 
There are statistically significant association between 
disease situation and the factors: gender, age, living 
area, exposed coal, dog/ cat fur and cigarette smoke. 

Keywords: asthma, children. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hen phế quản là một bệnh viêm mãn tính đường 

hô hấp do kết hợp của yếu tố cơ địa và môi trường 
nhân gây nên. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc 
biệt khởi bệnh từ lứa tuổi trẻ em chiếm 80%. Bệnh 
hen không những làm ảnh hưởng không những đến 
sức khỏe thể chất mà còn đến tâm lý của trẻ, làm trẻ 

cảm thấy không thoải mái thậm chí chán nản do 
không theo kịp các bạn trong lớp. Do các triệu chứng 
hen thường xuất hiện về đêm khiến trẻ lo lắng, thậm 
chí hoảng sợ mỗi khi về đêm, ngủ không ngon giấc 
làm trẻ mệt mỏi ban ngày. Các yếu tố làm khởi phát 
cơn hen cấp khiến trẻ phải khám cấp cứu bao gồm 
nhiễm trùng, hoạt động gắng sức, khi tiếp xúc với dị 
nguyên hoặc chưa xác định được rõ nguyên nhân. Có 
tới 40% trẻ hen phế quản phải nghỉ học mỗi khi lên 
cơn hen cấp (trung bình trẻ bị hen phải nghỉ học 10-
15 ngµy/n¨m) [1], [2],[7],[8]. 

Tìm hiểu về dịch tễ học lâm sàng bệnh hen phế 
quản trẻ em là cần thiết, qua đó có thêm những thông 
tin giúp chẩn đoán, điều trị bệnh và phòng ngừa các 
yếu tố gây bệnh hen cũng như gây khởi phát cơn hen. 
Do vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Một số đặc 
điểm dịch tễ học hen phế quản trẻ em tại Bệnh viện 
Nhi Trung ương, năm 2012”. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân được 

chẩn đoán hen phế quản, tuổi từ 2-15 tuổi điều trị nội 
trú tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp Bệnh viện Nhi 
Trung ương từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2012. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang có phân tích. 

Phương pháp thu thập số liệu: Bệnh hen được 
chẩn đoán theo hướng dẫn của GINA 2008, kết hợp 
phỏng vấn tiền sử tiếp xúc của bệnh nhân, đánh giá 
mức độ nặng của cơn hen cấp.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Kết quả nghiên cứu có 409 bệnh nhân nhi được 

điều trị hen phế quản tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng - 
Khớp chiếm tỷ lệ 19,3% bệnh nhân nội trú của khoa. 

Bảng 1. Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân 
hen phế quản nhập viện 

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ CI 95% 

Giới 
Nam 258 63,08 58,18- 67,73 
Nữ 151 36,92 32,27- 41,82 

Tuổi 
2-5 tuổi 285 69,68 64,94- 74,05 
5-15 tuổi 117 28,61 24,33- 33,3 

>15 -18 tuổi 7 1,71 0,75- 3,65 
Khu vực 

sống 
Hà Nội 199 48,66 43,73- 53,61 

Các tỉnh khác 210 51,34 46,39- 56,27 
Phơi nhiễm 
bếp than 

Có 106 25, 92 21,79- 30,5 
Không 303 74,08 69,5- 78,21 

Phơi nhiễm 
với lông 

chó, mèo 

Có 214 52,32 47,36- 57,24 

Không 195 47,68 42,76- 52,64 

Phơi nhiễm 
khói thuốc 

lá/ lào 

Có 289 70,66 65,95- 74,98 

Không 120 29,34 25,02- 34,05 
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Mức độ nặng của cơn hen cấp theo phân loại 
GINA: Hen mức độ nặng chiếm 18,34% (75/409); 
mức độ nặng trung bình 63,32% (259/409) và mức độ 
nhẹ 18, 34 % (75/409). 

Biểu đồ 1: Mức độ nặng của cơn hen cấp
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Bảng 2. Mối liên quan giữa mức độ nặng của cơn 

hen và một số yếu tố môi trường  

 
Đặc điểm 

 
Nặng 

Trung bình 
& Nhẹ OR p 

n % n % 

Giới 
Nam 55 21.32 203 78.68 1,77 

(0,99; 
3,27) 

0,0417 
Nữ 20 13.25 131 86.75 

Tuổi 

2-5 tuổi 61 21.40 224 78.60 1 

0,0163 
5-15 tuổi 13 11.11 104 88.89 0,45 
>15 -18 

tuổi 
1 14.29 6 85.71 0,73 

Khu vực 
sống 

Hà Nội 45 22.61 154 77.39 1,75 
(1,02; 
3,03) 

0,0296 Các tỉnh 
khác 

30 14.29 180 85.71 

Phơi 
nhiễm 

bếp than 

Có 36 33.96 70 66.04 3,48 
(1,99; 
6,01) 

<0,0001 
Không 39 12.87 264 87.13 

Phơi 
nhiễm 

với lông 
chã/mÌo 

Có 52 24.30 162 75.70 
2,4 

(1,37; 
4,30) 

0,0011 
Không 23 11.79 172 88.21 

Phơi 
nhiễm 
khói 

thuốc lá/ 
lào 

Có 65 22.49 224 77.51 
3,19 

(1,55; 
7,23) 

0,0008 
Không 10 8.33 110 91.67 

 
BÀN LUẬN 
Kết quả bảng 1 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân hen 

nhập viện là nam giới chiếm đa phần (63,08%) và lứa 
tuổi có tỷ lệ cao nhất là từ 2-5 tuổi chiếm gần 70%, 
trong khi đó tỷ lệ độ tuổi 5-15 tuổi chiếm 28,61% và 
trẻ từ 15-18 tuổi chỉ chiếm 1,71%. Kết quả của Lê Thị 
Hồng Hanh nhận xét về tình hình HPQ của trẻ em tại 
Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2002 cho thấy trẻ trai 
mắc HPQ cao hơn trẻ gái với tỷ lệ nam/ nữ là 1,7/1 
[3]. Nghiên cứu trên 63 bệnh nhân được khám, theo 
dõi và tư vấn hen tại Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai, 
Mai Lan Hương nhận thấy tỷ lệ nam/nữ là 1,48/1 [4]. 
Về độ tuổi 2-5 tuổi chiếm gần 70%, trong khi đó tỷ lệ 
độ tuổi 5-15 tuổi chiếm 28,61%, mắc ở độ 15-18 tuổi 
chiếm ít nhất với tỷ lệ 1,71%, điều này được giải thích 
do hen là bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, 
đến tuổi dậy thì khoảng 60% bệnh tự thoái triển.  

Về khu vực sống của bệnh nhân HPQ cho thấy số 
bệnh nhân từ các tỉnh khác chuyển đến chiếm 
51,34%, trong khi đó bệnh nhân tại Hà Nội, Hà Nội 
mở rộng là 48,66%. Phân tích bẳng 2 cho thấy kết 
quả nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ tình trạng hen 
phế quản nặng ở nhóm sống ở Hà Nội cao gấp 1,75 
lần nhóm sống ở các tỉnh khác. Sự khác biệt này 
được có thể giải thích là do quá trình công nghiệp hóa 
ở thành thị dẫn tới tăng tỷ lệ mắc hen ở trẻ em.  

Tìm hiểu một số yếu tố trong môi trường sống của 
trẻ chúng tôi nhận thấy: trẻ phơi nhiễm với bếp than 
chiếm 25,9%, phơi nhiễm với lông chó, lông mèo có tới 
52,32% số trường hợp và phơi nhiễm với khói thuốc lá, 
khói thuốc lào là 70,66%. Theo GINA các yếu tố làm 
khởi phát cơn hen cấp rất đa dạng như: Tiếp xúc với 
thú có lông; hóa chất phun sương, nhiệt độ thay đổi, 
con mạt bụi nhà, thuốc (aspirin), vận động, phấn hoa, 
nhiễm khuẩn (siêu vi) hô hấp, khói thuốc lá, xúc động 
mạnh [8]. Theo kết quả nghiên cứu này (bảng 2) cũng 
chỉ ra rằng nguy cơ cơn HPQ ở thể nặng ở nhóm có 
phơi nhiễm với bếp than là 3,48 lần cao hơn so với 
nhóm không phơi nhiễm, tương tự nguy cơ HPQ thể 
nặng ở nhóm phơi nhiễm với lông chó, lông mèo là 2,4 
lần so với nhóm không phơi nhiễm và nguy cơ HPQ thể 
nặng ở nhóm phơi nhiễm với thuốc lá/ thuốc lào là 3,19 
lần so với nhóm không phơi nhiễm. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy số bệnh nhân ở thể 
nặng chiếm tỷ lệ 18,34%; trung bình chiếm tỷ lệ 
63,32%, mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ 18,34%. Kết quả này 
tương tự với các nghiên cứu trước đây của Đào Minh 
Tuấn và Lê Thị Minh Hương về hen phế quản trẻ em 
tại bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho thấy tỷ lệ 
bệnh nhân hen đến khám, nhập viện, chủ yếu là hen 
bậc 1 và bậc 2 chiếm 84,1% [5], [6]. Điều này cũng 
phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới, trong đó hen 
trẻ em chủ yếu là thể nhẹ. Theo hiệp hội hen 
Australia (NAC), phân bố mức độ nặng nhẹ của hen 
trẻ em tại Australia là: thể nhẹ là 75%, thể trung bình 
là 20% và thể nặng, dai dẳng chỉ là 5% [9]. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê giữa tình trạng bệnh với các yếu tố 
giới tính, độ tuổi, khu vực sinh sống, phơi nhiễm với 
bếp than, lông chó, mèo và khói thuốc lá (P<0,05). 
Trẻ nam nguy cơ mắc bệnh nặng hơn trẻ nữ là 1,77 
(CI 95% 0,99;3,27). Nguy cơ trẻ mắc HPQ mức độ 
nặng ở nhóm 5-15 tuổi bằng 0,45 lần nhóm 2-5 tuổi, 
nguy cơ ở nhóm 15-18 tuổi bằng 0,73 lần trẻ nhóm 
tuổi 2-5 tuổi. Khu vực sống tại Hà Nội có nguy cơ mắc 
HPQ ở thể nặng cao gấp 1,75 lần các trẻ sống ở các 
tỉnh khác (CI 95% 1,02;3,03). Nguy cơ mắc HPQ ở 
thể nặng ở nhóm có phơi nhiễm với bếp than là 3,48 
lần so với nhóm không phơi nhiễm (CI 95% 
1,99;6,01). Nguy cơ HPQ thể nặng ở nhóm phơi 
nhiễm với lông chó, lông mèo là 2,4 lần so với nhóm 
không phơi nhiễm (CI 95% 1,37;4,30). Nguy cơ HPQ 
thể nặng ở nhóm phơi nhiễm với thuốc lá/ thuốc lào là 
3,19 lần so với nhóm không phơi nhiễm (CI 95% 
1,55;7,23). 
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Nghiên cứu đã cho thấy đặc điểm dịch tễ học của 
bệnh hen phế quản, tuy nhiên, đối tượng tham gia 
nghiên cứu là những người bệnh, do vậy còn nhiều 
hạn chế trong việc nghiên cứu phân bố dịch tễ học 
của bệnh.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Kết quả có 409 bệnh nhân độ tuổi từ 2-18 tuổi 

nhập viện trong vòng 1 năm với chẩn đoán hen phế 
quản mức độ nặng là 18,34%; nặng trung bình 
63,32%, mức độ nhẹ 18,34%. Tỷ lệ nam giới 63,08%, 
lứa tuổi từ 2-5 tuổi chiếm chủ yếu (69,68 %). Có mối 
liên quan có ý nghĩa thống kê giữa mức độ nặng của 
bệnh với các yếu tố giới tính, độ tuổi, khu vực sinh 
sống, phơi nhiễm với bếp than, lông chó, mèo và khói 
thuốc lá.  

Trong quá trình kiểm soát hen, việc phòng ngừa 
tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ là điều cần thiết nhằm 
bảo vệ sức khỏe cho người bệnh. Cần có thêm các 
nghiên cứu để nhằm sáng tỏ vai trò các yếu tố nguy 
cơ làm tăng mức độ trầm trọng của bệnh. 
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Nghiên cứu mối LIÊN quan giữa các giá trị huyết áp 24 giờ  

với chỉ số khối lượng cơ thất trái trên bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị 
 

Đặng Duy Quý, Hoàng Anh Tuấn 
Học viện Quân y 

Tóm tắt 
Nghiên cứu được thực hiện trên 102 bệnh nhân 

tăng huyết áp được điều trị tại Khoa tim mạch, Viện 
quân y 103. Bệnh nhân nghiên cứu được chia làm 2 
nhóm: nhóm tăng huyết áp không kháng trị gồm 52 
bệnh nhân (nhóm chứng), nhóm tăng huyết áp kháng 
trị gồm 50 bệnh nhân (nhóm nghiên cứu). Nghiên cứu 
nhằm mục tiêu xác định mối tương quan giữa các giá 
trị huyết áp 24 giờ với chỉ số khối lượng cơ thất trái 
trên bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhân tăng 
huyết áp kháng trị có chỉ số khối lượng cơ thất trái 
tăng thì giá trị huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương 
và huyết áp trung bình ban ngày, đêm cao hơn nhóm 
có chỉ số khối lượng cơ thất trái bình thường 
(p<0,001). 

Đặt vấn đề 
Tăng huyết áp (THA) có thể được gọi là kháng trị 

(Resistant hypertension) khi đã sử dụng một phác đồ 
điều trị với ít nhất là 3 loại thuốc phối hợp với liều 
thích hợp bao gồm 1 loại thuốc lợi tiểu vẫn không làm 
giảm được huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương 
một cách hiệu qủa như mong muốn (HA 
vÉn≥140/90mmHg). 

Một thành tựu khoa học rất quan trọng trong lĩnh 

vực theo dõi, chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị 
THA là đo HA liên tục 24 giờ lưu động bằng máy 
mang theo người (Ambulatory Blood Pressure 
Monitoring – APBM). Việc theo dõi huyết áp lưu động 
24 giờ bằng máy mang theo người cho thấy giá trị 
trong đánh giá và kiểm soát bệnh nhân tăng huyết áp 
kháng trị và hơn hẳn việc đo huyết áp theo phương 
pháp Korotkoff trong dự đoán tổn thương cơ quan 
đích. Chính vì vậy việc nhận biết, tìm hiểu về đặc 
điểm huyết áp 24 giờ là cần thiết, để giúp các bác sỹ 
thực hành lâm sàng có những đánh giá, chẩn đoán 
chính xác bệnh lý và đưa ra phương pháp điều trị 
thích hợp nhằm mục đích giảm tỷ lệ biến chứng gây 
tàn phế, đặc biệt là tử vong của THA nói chung và 
THAKT nói riêng. 

Chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu đề tài này nhằm 
mục tiêu: Tìm hiểu mối tương quan giữa các giá trị 
huyết áp 24 giờ với chỉ số khối lượng cơ thất trái của 
tăng huyết áp kháng trị. 

đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 

102 bệnh nhân tăng huyết áp nằm điều trị tại 
Khoa Tim mạch Bệnh viện 103, được chia làm hai 


